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Nhận xét: so với thời điểm trước can thiệp, cường 
độ nhiễm giun đũa và giun móc không thay đổi, 
nhưng cường độ nhiễm giun tóc giam có ý nghĩa.  

Bàn luận 
1. Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun. 
Kết quả điều tra tỉ lệ nhiễm giun trong cộng đồng 

dân cư xã Hoàng Tây trong năm 1999 cho thấy tỉ lệ 
nhiễm giun khá cao, nhiễm giun chung là 87,0%; tỉ lệ 
nhiễm giun đũa 67,3%; giun tóc 76,2% và giun móc 
4,1% nhưng kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu 
của Đỗ Thị Đáng tại Thái Bình [3]. So với kết quả 
nghiên cứu của Trương Thị Phượng tại Đông Anh, Hà 
Nội thì tỉ lệ nhiễm các loại giun tại Hoàng Tây là quá 
cao [4]. Tỉ lệ nhiễm phối hợp giun đũa và giun tóc rất 
cao (93,4%), tuy nhiên tỉ lệ nhiễm phối hợp giun đũa 
và giun móc cũng như phối hợp giun tóc với giun móc 
chỉ dưới 1%. Nghiên cứu của chúng tôi thấy tỉ lệ 
nhiễm các loại giun ở nữ cao hơn so với nam giới 
(giun đũa: nam 64,1% so với 70% ở nữ; giun tóc ở 
nam 71,1% so với 80,6%; giun móc ở nam 2,7% so 
với 5,3% ở nữ). 

Cường độ nhiễm giun: lượng trứng giun đũa/gam 
phân là 15.339 trứng; giun tóc: 957 trứng; giun móc: 
227 trứng.  

2. Thay đổi tình trạng nhiễm giun sau can 
thiệp. 

- Thay đổi tỉ lệ nhiễm:  
Sau can thiệp tỉ lệ nhiễm giun đũa giảm có ý nghĩa 

87,3% so với 67,3% (p<0,05). Tỉ lệ nhiễm giun tóc 
cũng giảm so với trước can thiệp (10,4% so với 4,1%). 
Trong khi đó tỉ lệ nhiễm giun tóc không thay đổi (78,7% 
so với 76,2%; p>0,05). Sau 5 năm can thiệp có thể 
thấy chương trình can thiệp đã có ý nghĩa đối với việc 
dự phòng nhiễm giun cho nhân dân tại Hoàng Tây.  

- Thay đổi cường độ nhiễm:  
Sau 5 năm can thiệp, cường độ nhiễm giun đũa và 

giun móc giảm so với trước nhưng sự thay đổi không 
có ý nghĩa (giun đũa: 14.494 trứng/gam phân so với 
15.339 trứng/gam phân; giun móc: 292 so với 227 
trứng/gam phân). Trong khi tỉ lệ nhiễm giun tóc không 
thay đổi so với trước can thiệp thì cường độ nhiễm 

giun tóc lại giảm một cách có ý nghĩa (giun tóc: 660 
so với 957 trứng/gam phân). 

Qua sự biến động tỉ lệ và cường độ nhiễm các loại 
giun tại Hoàng Tây, chúng tôi nhận thấy trong công 
tác phòng nhiễm giun truyền qua đất, nếu chỉ áp 
dụng các biện pháp can thiệp về vệ sinh môi trường, 
cung cấp nước sạch và giáo dục sức khoẻ cho cộng 
đồng mà không kèm theo tẩy giun hàng loạt thì tỉ lệ 
nhiễm giun giảm nhưng cường độ nhiễm ít thay đổi. 

Kết luận 
- Sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp tỉ lệ 

nhiễm đũa và  giun móc giảm có ý nghĩa, nhưng tỉ lệ 
nhiễm giun tóc không thay đổi. Cường độ nhiễm giun 
đũa và giun móc không giảm, trong khi cường độ 
nhiễm giun tóc giảm có ý nghĩa. 

- Muốn phòng chống nhiễm giun đạt kết quả tốt 
cần phải phối hợp các biện pháp vệ sinh môi trường, 
giáo dục sức khoẻ và tảy giun hàng loạt định kỳ cho 
cộng đồng dân cư. 
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Phạm Duy Tường, Lê Thị Hương  
Đại học Y Hà nội 

Trương Thị Thùy Dương - Đại học Y Thái Nguyên   
 

Tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm can thiệp có đối chứng trên 

110 đối tượng, 55 cho nhóm cán thiệp và 55 cho nhóm 
đối chứng. Sau một năm can thiệp bằng tư vấn chế độ 
ăn và chế độ tập luyện kết quả cho thấy: Cân nặng và 
BMI trung bình của 2 nhóm có giảm đi so với trước can 
thiệp nhưng không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ mỡ cơ 

thể trung bình ở nhóm đối chứng tăng hơn so với trước 
can thiệp (0,52), còn nhóm can thiệp tỷ lệ này giảm đi 
so với trước can thiệp (0,50). Lớp mỡ dưới da trung 
bình ở các vị trí tam đầu, bả vai, mào chậu của nhóm 
can thiệp đều giảm so với nhóm đối chứng. Huyết áp 
tối đa và tối thiểu trung bình ở nhóm can thiệp giảm đi 
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so với trước can thiệp. Cholesterol giảm ở nhóm can 
thiệp so với nhóm đối chứng một cách có ý nghĩa thống 
kê (0,32 và 0,09 mmol/l), LDL-C giảm cả ở nhóm can 
thiệp và nhóm đối chứng (0,06 và 0,28). Triglycerid 
trung bình cả 2 nhóm đều giảm đi so với trước can 
thiệp nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
HDL-C trung bình ở cả 2 nhóm đều có xu hướng tăng 
lên so với trước can thiệp (1,17 và 1,18 mmol/l). Nhưng 
sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Summary 
A control trial intervention with 110 participants 

who have lipid disorder, 55 subjects was in the 
intervention group and the other 55 were in the 
control group. After one year of intervention with 
nutrition consultation and physical exercise, the 
results indicate that: BMI and mean weight of both 
groups decrease compare to the values before the 
intervention but not significant. Mean fat proportion of 
the control group increases compare with the value 
before intervention (0.52), while it decreases in the 
intervention group (0.50). Mean Triceps skinfold, 
Subscapular kinfold, and Suprailiac  skinfold 
thickness in the intervention group significantly 
decreases compare to the control group. The blood 
pressure in the intervention group decreased 
compare to before intervention. Cholesterol 
significantly decreases in the intervention group 
compare to control group. (0.32 and 0.09), LDL-C 
reduces in both groups (0.06 for intervention and 0.28 
for control group). Triglyceride in both groups reduce 
compare to the before intervention but not significant 
different between groups. HDL-C in both groups 
seem to be increased compare to before intervention 
(1.17 and 1.18), but the different is not significant. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Rối loạn dinh dưỡng-lipid là vấn đề sức khỏe được 

quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới, bởi 
nó có tác động rất nhiều tới sức khỏe và liên quan 
đến các bệnh mạn tính khác như đái đường, cao 
huyết áp, bệnh mạch vành, tắc mạch và đột quị và 
gánh nặng của bệnh tật và tử vong.  

Nghiên cứu mô tả trên 3.438 bệnh nhân đến khám 
bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện Bạch Mai cho 
thấy: Cholesterol toàn phần trong máu cao chiếm 
58,28%, TG cao 48,57% và LDL-C cao 23,87%; thấp 
HDL- C (28,08%). Điều tra của Viện Dinh Dưỡng năm 
2004 cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng tỷ lệ 
thừa cân béo phì ở người Việt nam, là yếu tố nguy cơ 
làm gia tăng các rối loạn Lipid máu.  

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả 
qui trình tư vấn dinh dưỡng và hoạt động thể lực đối 
với việc cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu ở người 
trường thành 55-65 tuổi tại Hà nội 

Mục tiêu nghiên cứu 
1. Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipid máu ở người 

trưởng thành 55 - 65 tuổi tại phường Kim Liên.  
2. Đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp cải thiện 

kiến thức thực hành, thói quen dinh dưỡng và khẩu 
phần ăn hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực để giảm 

rối loạn lipid máu ở người trưởng thành 55 - 65 tuổi tại 
phường Kim Liên. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Thiết kế nghiên cứu. 
Can thiệp thử nghiệm cộng đồng có đối chứng. 
2. Đối tượng nghiên cứu. 
Người trưởng thành trong độ tuổi từ 55 - 65 tuổi tại 

phường Kim Liên - Thành phố Hà Nội. 
3. Thời gian nghiên cứu. 
Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009 
4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu. 
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:  

  n = 
p11- p1

 + p2 1 - p2
e2                                        

Trong đó: n: Cỡ mẫu ước lượng. 
p1 : tỷ lệ còn rối loạn lipid máu ở nhóm đối chứng 

sau can thiệp bằng 95%.  
p2: tỷ lệ còn rối loạn lipid máu ở nhóm can thiệp 

sau can thiệp bằng 70%. 
e: sai số mong muốn là 0,05. 
Từ công thức trên chúng tôi tính cỡ mẫu ước lượng 

cho nhóm can thiệp là 50 người, tăng thêm 10% bỏ 
cuộc và làm tròn số người trưởng thành can thiệp sẽ 
là 55 người và đối chứng sẽ lấy tương đương.  

Phương pháp chọn mẫu:  
Chọn mẫu được tiến hành qua các giai đoạn sau: 
Sàng lọc 300 đối tượng độ tuổi 55 - 65 ở phường 

Kim Liên bằng phương pháp cân, đo, xét nghiệm máu 
và đã lấy ra được 110 đối tượng có thừa cân, béo phì 
và có rối loạn mỡ máu (BMI # 23 và có rối loạn một 
trong 4 chỉ số lipid máu: cholesterol, triglycerid, LDL-
C, HDL-C). 110 đối tượng này được phân ngẫu nhiên 
vào 2 nhóm đối chứng và can thiệp. (Sơ đồ nghiên 
cứu dưới đây) 

5. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả quy trình tư 
vấn dinh dưỡng và hoạt động thể dục thể thao 

* Tiến hành các hoạt động can thiệp theo các giải 
pháp thích hợp được xây dựng: tư vấn dinh dưỡng và 
khuyến khích hoạt động thể lực, hướng dẫn thực hành 
các thực đơn dành cho người rối loạn lipid máu, thừa 
cân, béo phì. 

* Đánh giá cuối can thiệp: 
- Đánh giá hiệu quả trên các chỉ tiêu lipid máu: tình 

trạng cholesterol, LDL-C, HDL-C, tăng triglycerid máu. 
- Đánh giá hiệu quả các chỉ tiêu nhân trắc dinh 

dưỡng: Cân nặng, khối mỡ, khối cơ. 
- Đánh giá hiệu quả trên chỉ số huyết áp  
 

 Sàng lọc (n = 300)  
   

 Đối tượng thừa cân và có rối loạn mỡ máu (n = 110)  
   

Nhóm can thiệp bằng truyền 
thông giáo dục (n = 55) 

 Nhóm đối chứng 
(n = 55) 

   
Sau can thiệp n = 45 
(10 người bỏ cuộc)  

Sau can thiệp n = 44 
(11 người bỏ cuộc) 

Hình 1:Sơ đồ nghiên cứu 
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6. Các kỹ thuật và phương pháp thu thập thông 
tin 

* Nhân trắc: 
- Cân nặng: Sử dụng cân SECA (độ chính xác 

0,1kg). Trọng lượng cơ thể được ghi theo kg với một 
số lẻ. [1].  

- Chiều cao: Đo chiều cao đứng bằng thước gỗ 
không co giãn có độ chia chính xác tới mm. Chiều 
cao được ghi theo cm và 1 số lẻ. [1]. 

- Đo vòng eo và vòng mông: Đo bằng thước dây 
không co giãn, kết quả được ghi theo cm với 1 số lẻ: 
[1]. 

. Số đo vòng eo >90 cm ở nam và >80 cm ở nữ 
được coi là béo bụng. 

* Đo lớp mỡ dưới da [2]:  
 - Đo lớp mỡ dưới da cơ tam đầu, xương bả vai, lớp 

mỡ dưới da cạnh rốn, lớp mỡ dưới da ở mào chậu:  
* Đo tỷ lệ mỡ của cơ thể bằng cân Tanita TBF của 

Nhật Bản với độ chính xác 0,1%:  Tỷ lệ mỡ cơ thể 
được xác định là cao khi giá trị đo được >30% đối với 
nữ và >25% đối với nam. 

* Đo huyết áp: Dụng cụ sử dụng là máy huyết áp 
kế thuỷ ngân. Đối tượng được đo huyết áp 2 lần cách 
nhau 2 phút. Kết quả được ghi theo đơn vị mmHg. Số 
đo huyết áp của đối tượng sẽ được tính là kết quả 
trung bình của 2 lần đo. Nếu kết quả huyết áp giữa 2 
lần đo chênh lệch nhau >10mmHg sẽ đo lại lần thứ 3.  

* Phỏng vấn:  Phỏng vấn đối tượng có khối mỡ 
cao và rối loạn lipid máu và đối chứng có tình trạng 
bình thường cùng tuổi cùng giới. 

* Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người trưởng thành 
theo tiêu chuẩn đề nghị của các nước Châu ̧  [3]: 

  + Thừa cân: BMI ≥ 23  
  + Nguy cơ: 23 - 24,9 
  + Béo phì độ 1: 25 - 29,9 
  + Béo phì độ 2: ≥ 30 
* Đánh giá tình trạng cao huyết áp dựa theo phân 

loại của WHO năm 1999: 
- Được gọi là cao huyết áp khi huyết áp tâm thu ≥ 

140mmHg và huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg. 
* Định lượng triglycerid, cholesterol, LDL-C, HDL-

C: 
Lấy 2ml máu tĩnh mạch vào buổi sáng, khi đói cho 

vào ống nghiệm có chứa sẵn các hạt nhựa chuyên để 
lấy huyết thanh làm các xét nghiệm về lipid máu. Các 
mẫu máu được ly tâm trong vòng 10 phút ngay tại nơi 
lấy máu để tách lấy huyết thanh và huyết tương, bảo 
quản bệnh phẩm thu được trong điều kịên lạnh từ 20C 
đến 80C và vận chuyển về Bệnh viện Y học Cổ truyền 
- Bộ Công An ngay trong ngày. Bệnh phẩm được bảo 
quản ở -200C cho đến khi làm xét nghiệm. Phương 
pháp phân tích như sau: 

Định lượng cholesterol toàn phần theo phương 
pháp CHOD-PAP phương pháp so màu dùng enzym 
(enzymatic colorometric), cholesterol oxidase 
phenazone amino peroxidase. 

 Triglycerid huyết thanh theo phương pháp GPO-
PAP- Phương pháp so màu dùng enzym (glycerol 

phosphat oxidase phenazon amino oxidase). 
 HDL - C huyết thanh được định lượng theo 

phương pháp sự kết tủa của LDL, VLDL, chylomicron 
(đồng nhất trực tiếp). 

LDL - C huyết thanh được định lượng theo phương 
pháp sự kết tủa của HDL, VLDL, chylomicron (đồng 
nhất trực tiếp). 

- Xác định rối loạn lipid máu dựa theo tiêu chuẩn 
phân loại rối loạn lipid máu của Hội Châu á Thái Bình 
Dương. Được coi là rối loạn lipid máu khi có rối loạn 
một trong các thành phần của lipid máu [1]: 

Cholesterol:  ≥ 5,2 mmol/l 
Triglycerid: ≥ 2,3 mmol/l 
HDL-C: ≤0,9 mmol/l 
LDL-C: ≥ 3,12 mmol/l 
7. Xử lý và phân tích số liệu 
Xử lý trên phần mềm Epi- info 6.04 với các test 

thống kê thích hợp. Phân tích so sánh hiệu quả giảm 
rối loạn lipid, thừa cân béo phì và thay đối kiến thức 
thực hành của đối tượng sử dụng các test so sánh 
Tstudent, Zscore, X2, r để phân tích. 

8. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 
- Các cá nhân tham gia nghiên cứu được biết rõ 

mục tiêu nghiên cứu và các thông tin được sử dụng 
đúng mục đích nghiên cứu, đối tượng hoàn toàn tự 
nguyện. Quá trình cân đo, lấy máu xét nghiệm đảm 
bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng. 

Kết quả nghiên cứu 
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

phân bố theo nhóm đối chứng và nhóm can thiệp 
Bảng 1: Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu phân 

bố theo nhóm đối chứng và can thiệp 
 

Đối chứng (ĐC) Can thiệp(CT) Đặc điểm 
n (55) % /TB n (55) % /TB 

Giới:  Nam 
Nữ 

Tuổi trung bình 

12 
43 
 

21,8 
78,2 

60,45 ± 
4,63 

12 
43 
 

21,8 
78,2 

61,87 ± 4,05 

Văn hoá: Cấp 1 
Cấp 2 
Cấp 3 

Trung cấp/Cao đẳng/ Đại 
học 

6 
10 
12 
27 

10,9 
18,2 
21,8 
49,1 

5 
11 
12 
27 

9,0 
20,0 
21,9 
49,1 

Nghề nghiệp: Cán bộ 
Công nhân 
Buôn bán 

Nội trợ 
Thủ CN 
Hưu trí 
Khác 

15 
1 
3 
7 
2 
5 

22 

27,3 
1,8 
5,5 

12,7 
3,6 

40,0 
9,1 

13 
3 
1 
9 
0 
26 
3 

23,6 
5,5 
1,8 
16,3 
0,0 
47,3 
5,5 

 
Không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu 

về giới, độ tuổi trung bình, trình độ văn hoá  và nghề 
nghiệp 

3. Đặc điểm các chỉ số nhân trắc, phân bố mỡ, 
huyết áp và lipid máu ở 2 nhóm trước can thiệp 

Bảng 2: Các chỉ số trung bình về nhân trắc, lớp 
mỡ dưới da và khối mỡ cơ thể: 
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Đối chứng Can thiệp 
Chỉ số 

X ± SD X  ± SD 
t-test 

p 
Cân nặng 60,7 ± 7,86 60,8 ± 8,27 p > 0,05 

BMI 25,73±1,84 25,48 ± 2,18 p > 0,05 
Vòng bụng (VB) 85,94±7,63 86,51 ± 6,12 p > 0,05 
Vòng mông (VM) 96,12 ± 8,88 96,67 ± 5,05 p > 0,05 

Tỷ lệ VB/VM 0,91 ± 0,16 0,90 ± 0,05 p > 0,05 
Tỷ lệ mỡ cơ thể 34,84 ± 4,10 34,48 ± 4,05 p > 0,05 

Khối mỡ 21,09 ± 3,41 20,91 ± 3,71 p > 0,05 
Tam đầu 27,67 ± 6,11 24,75 ± 6,44 p > 0,05 

Bả vai 26,51 ± 5,85 25,16 ± 5,23 p > 0,05 
Cạnh rốn 30,27 ± 6,11 28,35 ± 4,70 p > 0,05 
Mào chậu 30,64 ± 6,53 28,31 ± 5,58 p > 0,05 
 

Trước can thiệp không có sự khác biệt về các chỉ 
số nhân trắc, lớp mỡ dưới da và khối mỡ giữa hai 
nhóm nghiên cứu 

Bảng 3. Chỉ số huyết áp và lipid máu trung bình: 
 

Đối chứng 
(n = 55) 

Can thiệp 
(n = 55) Chỉ số 

X  ± SD X  ± SD 

t-test 
p 

Huyết áp tối đa 137,05±21,96 140,36±25,53 <0,001 
Huyết áp tối thiểu 85,36 ± 15,54 83,09 ± 11,37 > 0,05 

Cholesterol 5,54 ± 0,51 5,45 ± 1,10 > 0,05 
Triglycerid 3,68 ± 1,11 3,13 ± 1,67 < 0,05 

HDL-C 0,96 ± 0,18 0,98 ± 0,18 > 0,05 
LDL-C 3,01 ± 0,64 3,39 ± 1,01 < 0,05 

 
Huyết áp tối thiểu trung bình của 2 nhóm trước 

can thiệp không có sự khác biệt. Huyết áp tối đa của 
nhóm can thiệp có cao hơn nhóm đối chứng tuy nhiên 
sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

- Cholesterol, HDL-C, LDL-C máu trung bình của 
2 nhóm cũng không có sự khác biệt. Triglycerid máu 
trung bình của nhóm đối chứng cao hơn nhóm can 
thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

4. Sự thay đổi của các chỉ số nhân trắc, phân 
bố mỡ, huyết áp và lipid máu ở 2 nhóm sau can 
thiệp 

Bảng 4. Sự thay đổi về chỉ số nhân trắc trung bình 
của 2 nhóm: 

 
Đối chứng Can thiệp 

Chỉ số 
N X  ± SD N X  ± SD 

t-test 
p 

Cân nặng trước CT 
Cân nặng sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

60,70 ± 7,86 
59,57 ± 7,74 
-0,92 ± 3,04 

55 
45 

60,80±8,27 
59,86±8,59 
-0,60 ± 1,72 

> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

BMI trước CT 
BMI sau CT 
Sự thay đổi 

55 
44 

25,73 ± 1,84 
24,94 ± 2,23 
-0,41 ± 0,76 

55 
45 

25,48±2,18 
25,40±2,04 
-0,32 ± 1,18 

> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

Vòng bụng trước CT 
Vòng bụng sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

85,94 ± 7,63 
87,41 ± 6,40 
1,69 ± 3,25 

55 
45 

86,51±6,12 
87,58±5,29 
1,33 ± 6,49 

> 0,05 
> 0,05 
< 0,05 

Vòng mông trước CT 
Vòng mông sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

96,12 ± 8,88 
92,31 ± 13,2 
- 3,41 ± 1,69 

55 
45 

96,67±5,05 
94,88±5,13 
-1,61±2,78 

> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

 
Sau can thiệp, các chỉ số nhân trắc trung bình 

như: cân nặng, BMI, vòng bụng, vòng mông ở 2 nhóm 

đối chứng và can thiệp giảm đi so với trước can thiệp 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Riêng 
tỷ lệ VB/VM khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê 
giữa 2 nhóm đối chứng và can thiệp sau khi can thiệp.  

Bảng 5. Sự thay đổi về phân bố mỡ: 
 

Đối chứng Can thiệp 
Chỉ số 

N X  ± SD N X  ± SD 
t-test 

p 
Tỷ lệ mỡ cơ thể trước CT 
Tỷ lệ mỡ cơ thể sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 
 

34,84 ± 4,10 
35,47 ± 3,84 
0,52 ± 2,25 

55 
45 

34,48±4,05 
33,90±2,75 
-0,48±2,46 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

Khối mỡ trước CT 
Khối mỡ sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 
 

21,06±3,41 
21,85±3,36 
0,82±2,84 

55 
45 

20,91±3,71 
20,96±3,29 
0,24±2,62 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

Tam đầu trước CT 
Tam đầu sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

27,67±6,11 
27,11±6,46 
-1,61±6,92 

55 
45 

24,75±6,44 
22,92±6,60 
-1,99±6,79 

>0,05 
>0,05 
<0,01 

Bả vai trước CT 
Bả vai sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

26,51±5,85 
22,81±7,19 
-4,64±7,28 

55 
45 

25,16±5,23 
21,13±6,31 
-3,78±6,16 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

Cạnh rốn trước CT 
Cạnh rốn sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

30,27±6,11 
33,27±5,5 
2,80±5,24 

55 
45 

28,35±4,7 
32,89±5,66 
4,58±6,42 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

Mào chậu trước CT 
Mào chậu sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

30,64±6,53 
28,23±6,87 
-3,20 ± 8,07 

55 
45 

28,31±5,58 
25,82±6,69 
-2,33±7,91 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

 
Sau can thiệp tỷ lệ mỡ cơ thể trung bình ở nhóm 

đối chứng tăng hơn so với trước can thiệp (0,52), còn 
nhóm can thiệp tỷ lệ này giảm đi so với trước can 
thiệp (0,50). Khối mỡ cơ thể đều có xu hướng tăng 
nhẹ sau can thiệp ở cả nhóm can thiệp và nhóm đối 
chứng tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê.  Phân bố 
mỡ tại các điếm cơ tam đầu, bả vai, mào chậu của cả 
hai nhóm can thiệp và đối chứng đều giảm so với 
trước can thiệp, riêng phân bố mỡ cạnh rốn lại tăng 
sau can thiệp ở cả hai nhóm. Không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thông kê giữa hai nhóm can thiệp và đối 
chứng. 

Bảng 6. Sự thay đổi về số đo huyết áp trung bình: 
 

Đối chứng Can thiệp 
Huyết áp 

N X  ± SD N X  ± SD 
t-test 

p 
Huyết áp tối đa 

 trước CT 
Huyết áp tối đa 

 sau CT 
Sự thay đổi 

55 
44 

137,05± 
21,96 

133,30± 
17,60 

-5,34±19,37 

55 
45 

140,36± 
25,53 

130,80± 
21,90 

-7,64±17,68 

<0,001 
>0,05 
<0,01 

Huyết áp tối thiểu trước 
CT 

Huyết áp tối thiểu sau 
CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

85,36± 
15,54 

83,20± 
10,29 

-3,07±12,45 

55 
45 

83,09± 
11,37 

80,07± 
10,38 

-2,60±7,50 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

 
Sau can thiệp, huyết áp tối đa và tối thiểu trung 

bình ở cả 2 nhóm đều giảm so với trước can thiệp 
(5,34 và 7,64; 3,07 và 2,60mmHg), nhưng trị số huyết 
áp tối đa và tối thiểu ở nhóm can thiệp giảm nhiều 
hơn so với nhóm đối chứng tuy nhiên sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 7. Sự thay đổi về chỉ số lipid máu trung bình: 
 

Đối chứng Can thiệp Thành phần 
mỡ máu N X  ± SD N X  ± SD 

t-test 
p 

Cholesterol trước CT 
Cholesterol sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

5,54 ± 0,51 
5,39 ± 1,22 
-0,09 ±1,25 

55 
45 

5,45 ± 1,10 
5,09 ± 0,99 
-0,32 ±1,35 

<0,001 
>0,05 
>0,05 

Triglycerid trước CT 
Triglycerid sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

3,68 ± 1,11 
3,37 ± 1,28 
-0,15 ± 1,79 

55 
45 

3,13 ± 1,67 
2,92 ± 1,14 
-0,16 ± 1,27 

<0,05 
>0,05 
<0,01 

HDL-C trước CT 
HDL-C sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

0,96 ± 0,18 
1,17 ± 0,25 
0,18 ± 0,20 

55 
45 

0,98 ± 0,18 
1,18 ± 0,30 
0,19 ± 0,28 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

LDL-C trước  CT 
LDL-C sau CT 

Sự thay đổi 

55 
44 

3,01 ± 0,64 
3,26 ± 0,98 
0,28 ± 0,84 

55 
45 

3,39 ± 1,01 
3,30 ± 0,68 
-0,05 ±0,91 

<0,05 
>0,05 
>0,05 

 
Cholesterol trung bình ở 2 nhóm sau can thiệp đều 

giảm đi so với trước can thiệp (0,09 và 0,32 mmol/l) và 
giá trị này ở nhóm can thiệp giảm nhiều hơn so với 
nhóm đối chứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p 
< 0,05.  Sau can thiệp, triglycerid trung bình cả 2 
nhóm đều giảm đi so với trước can thiệp (0,15 và 0,16 
mmol/l). Nhóm can thiệp có xu hướng giảm triglycerid 
nhiều hơn so với trước can thiệp, nhưng sự khác biệt 
về mức độ giảm không có ý nghĩa thống kê giữa hai 
nhóm.  HDL-C trung bình ở cả 2 nhóm sau can thiệp 
đều tăng lên so với trước can thiệp (1,17 và 1,18 
mmol/l). Nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê. LDL-C trung bình giảm đi ở nhóm can thiệp (từ 
3.39 xuống còn 3.29) trong khi đó lại có xu hướng 
tăng lên ở nhóm đối chứng (3.01 lên 3.34). Sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Bàn luận 
Trước can thiệp giá trị BMI trung bình của 2 nhóm 

không có sự khác biệt (25,73 ± 1,84; 25,48 ± 2,18). 
Sau một năm can thiệp giá trị BMI trung bình giảm đi 
nhưng không đáng kể ở cả 2 nhóm đối chứng và can 
thiệp giảm còn (24,94 ± 2,23; 25,40 ± 2,04), kết quả 
này cũng là phù hợp vì cân nặng giảm ít. Vì vậy chưa 
thể kết luận được rằng việc can thiệp của chúng tôi 
đã tác động đến việc giảm cân của đối tượng vì với 
nhóm chứng chỉ số BMI trung bình cũng giảm đi.  

Chỉ số vòng bụng trung bình ở 2 nhóm sau can 
thiệp có giá trị tương đương, nhưng tăng hơn so với 
trước can thiệp. Ngược lại chỉ số vòng mông trung 
bình trước can thiệp ở cả 2 nhóm có giảm đi so với 
trước can thiệp. Chính vì vậy mà tỷ lệ vòng bụng vòng 
mông ở cả 2 nhóm sau can thiệp cũng tăng lên, ở 
nhóm đối chứng (0,99 ± 0,36) cao hơn nhóm can 
thiệp (0,92 ± 0,43), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p < 0,05.  

 Chỉ số vòng bụng/ vòng mông được coi là có giá 
trị để đánh giá tình trạng béo bụng. Béo bụng có thể 
xem là một chỉ tiêu quan trọng để tiên lượng các vấn 
đề sức khoẻ liên quan tới phân bố mỡ cơ thể cũng 
như thừa cân béo phì [4]. Tỷ lệ béo bụng tăng song 
hành với tỷ lệ béo phì đánh giá ở Việt Nam cũng 

tương tự ở các nước khác. Tỷ lệ này theo một nghiên 
cứu của Pakistan tại khu vực thành thị là 34% (nam) 
và 49% (nữ) thừa cân béo phì đồng thời với tỷ lệ béo 
bụng (VE/VM cao) là 41% (nam) và 72% (nữ) [5]. ở 
người trưởng thành Hy Lạp, tỷ lệ béo phì chung là 
22,5% (26% ở nam và 25,7% ở nữ), tỷ lệ thừa cân là 
35,2% (41,1% ở nam và 29,9% ở nữ) trong khi tỷ lệ 
béo bụng (vòng eo cao là 35,8% ở nữ và 26,6% ở 
nam [6]. 

Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy, sau một năm can 
thiệp các thành phần mỡ máu : Cholesterol, 
triglycerid có giảm đi ở cả 2 nhóm so với trước can 
thiệp. Mức độ giảm ở nhóm can thiệp nhiều hơn so 
với nhóm đối chứng. Đặc biệt hàm lượng cholesterol 
(5,39 ± 1,22 so với 5,09 ± 0,99), sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của tác giả Renuka Aggawal và Cs, 
sau can thiệp bằng giáo dục dinh dưỡng kết quả xét 
nghiệm cholesterol, triglycerid giảm so với trước giáo 
dục dinh dưỡng cholesterol từ 206,85 ± 5,70 mg/dl 
còn 198,93 ± 4,37, triglycerid từ 198,90 ± 9,77 còn 
173,45 ± 7,65 [8]. 

Kết quả cũng cho thấy hàm lượng HDL-C của 2 
nhóm tăng lên so với trước can thiệp. Đặc biệt nhóm can 
thiệp hàm lượng này (1,18 ± 0,30) tăng lên nhiều hơn so 
với nhóm đối chứng (1,17 ± 0,25). Kết quả nghiên cứu 
của tác giả Renuka Aggawal và Cs, cũng cho thấy 
HDL-C từ 43,30 ± 0,84 tăng lên 44,33 ± 1,99 [8]. 

Các điều tra dịch tễ học cũng khẳng định rằng 
lượng LDL-C càng cao thì tỷ lệ vữa xơ động mạch 
càng lớn. Ngược lại lượng HDL càng cao thì tỷ lệ xơ 
vữa mạch vành càng thấp. Tỷ lệ LDL/HDL lớn hơn 5 
thì nguy cơ bị bệnh mạch vành càng nhiều. Do hầu 
hết cholesterol huyết thanh là LDL-C cho nên 
cholesterol toàn phần tăng cũng là một biểu hiện của 
nguy cơ bị bệnh mạch vành [9]. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy, hàm lượng LDL-C ở nhóm 
can thiệp giảm đi đáng kể (3,29 ± 1,01) so với trước 
can thiệp (3,39 ± 1,01). Trước can thiệp hàm lượng 
LDL-C ở nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với nhóm đối chứng (3,39 ± 1,01 và 3,01 ± 0,64). 
Tuy nhiên sau can thiệp hàm lượng này ở nhóm can 
thiệp lại thấp hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm đối chứng (3,29 ± 1,01 và 3,34 ± 0,70). Kết quả 
nghiên cứu của tác giả Renuka Aggawal và Cs, cũng 
cho thấy hàm lượng LDL-C sau giáo dục dinh dưỡng 
giảm đi so với trước giáo dục dinh dưỡng từ 120,53 ± 
5,11 còn 119,73 ± 3,90) [8]. 

Kết luận 
- Cân nặng và BMI trung bình của 2 nhóm có giảm 

đi so với trước can thiệp nhưng không có ý nghĩa 
thống kê. Tỷ lệ VB/VM nhóm đối chứng cao hơn 
nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p < 0,05. Tỷ lệ mỡ cơ thể trung bình ở nhóm đối 
chứng tăng hơn so với trước can thiệp (0,52), còn nhóm 
can thiệp tỷ lệ này giảm đi so với trước can thiệp (0,50). 
Lớp mỡ dưới da trung bình ở các vị trí tam đầu, bả vai, 
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mào chậu của nhóm can thiệp đều giảm so với nhóm 
đối chứng. 

- Huyết áp tối đa và tối thiểu trung bình ở nhóm 
can thiệp giảm đi so với trước can thiệp. 

- Cholesterol giảm nhiều hơn ở nhóm can thiệp so 
với nhóm đối chứng một cách có ý nghĩa thống kê 
(0,32 và 0,09 mmol/l), LDL-C giảm cả ở nhóm can 
thiệp và nhóm đối chứng (0,06 và 0,28). Triglycerid 
trung bình cả 2 nhóm đều giảm đi so với trước can thiệp 
nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. HDL-C 
trung bình ở cả 2 nhóm đều có xu hướng tăng lên so 
với trước can thiệp (1,17 và 1,18 mmol/l). Nhưng sự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Khuyến nghị 
1. Tăng cường truyền thông giáo dục dinh dưỡng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguyên 
nhân, ảnh hưởng của thừa cân, béo phì và rối loạn 
lipid máu đến sức khoẻ và biện pháp phòng chống. 

2. Cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa về can thiệp 
nhằm giảm tình trạng rối loạn lipid máu. 

3. Mỗi phường, tổ dân phố cần có nhiều câu lạc 
bộ dưỡng sinh cho người cao tuổi khuyến khích rèn 
luyện thân thể, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp 
với sức khoẻ.  
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Tình trạng dinh dưỡng của người lao động  

tại một số làng nghề Thuộc tỉnh thái bình, nam định, hải phòng 
 

Đặng Bích Thuỷ, Lương Xuân Hiến, 
Trường Đại học Y Thái Bình 

Lê Văn Nghị và CTV: Học viện Quân Y 
Tóm tắt 
Qua điều tra cắt ngang 2783 người lao động tại 5 

nhóm làng nghề thuộc 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định, 
Hải Phòng cho thấy: Tỷ lệ TCBP là 17,0%; tăng cao ở 
nghề muối (20,0%) và đánh bắt hải sản (24,0%), thấp 
nhất ở nghề trồng thuốc lào (16,2%) (p<0,05); Tỷ lệ 
thiếu năng lượng trường diễn là 27,4% cao nhất ở 
nghề dệt nhuộm (35,3%), có sự khác biệt giữa các 
nghề với p<0,05. Tỷ lệ TCBP, thiếu năng lượng 
trường diễn liên quan đến tư thế lao động, thời gian 
lao động, mức độ mệt mỏi trong lao động với p<0,05. 
ở nữ có tỷ số VE/VM cao, tỷ lệ% mỡ cao cao hơn nam 
(p<0,05), có sự khác biệt giữa các nghề sản xuất với 
p<0,05. 

*Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng; Thừa cân béo 
phì (TCBP); Thiếu năng lượng trường diễn; Vòng 
eo/vßng mông (VE/VM) 

Đặt vấn đề 
Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã và 

đang tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định 
hướng Xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi và 
bình đẳng cho những doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh, đặc biệt là những cơ sở vừa và nhỏ, các hộ 
gia đình trong sản xuất làng nghề. Chính vì vậy, nhiều 
làng nghề đã và đang được khôi phục, phát triển, góp 
phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao 
động, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.  

Tuy nhiên, hầu hết các làng nghề truyền thống 
chưa có điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường, sản 
xuất mang tính chất tự phát, chưa có quy hoạch, vì vậy 
gây ô nhiễm môi trường lao động, môi trường xung 
quanh và ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng. 
Mặt khác, cùng với sự phát triển của điều kiện kinh tế - 
xã hội thì chế độ ăn và lối sống cũng thay đổi nhanh 
chóng. Điều này có một tác động lớn tới tình trạng dinh 
dưỡng và sức khoẻ của người dân làng nghề [3].  


